I. MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH

1. Chứng khoán:
a) Môi giới 3 tỷ đồng

b) Tự doanh 12 tỷ đồng

c) Quản lý danh mục đầu tư 3 tỷ đồng

d) Bảo lãnh phát hành 22 tỷ đồng

e) Tư vấn đầu tư chứng khoán 3 tỷ đồng

( Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ)

2. Kinh doanh vàng:
a) Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có vốn pháp định tối thiểu là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam; 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các tỉnh và thành phố khác, có vốn pháp định tối thiểu là 1 (một) tỷ đồng Việt Nam.

b) Sản xuất vàng miếng:
Có vốn pháp định từ 50 (năm mươi) tỷ đồng Việt Nam trở lên;

(Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ)

3. Kinh doanh bảo hiểm.
+ Bảo hiểm phi nhân thọ: 70 tỷ.

+ Bảo hiểm nhân thọ: 140 tỷ

+ Môi giới : 4 tỷ.

(Nghị định số 42-43/NĐ-CP)

4. Kinh doanh tiền tệ (theo quy định của Luật Ngân hàng và Luật các Tổ chức tín dụng).

41 NGÂN HÀNG

1. Ngân hàng Thương mại

a. Ngân hàng thương mại quốc doanh

-Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 2.200 Tỷ VND

-Các ngân hàng thương mại quốc doanh khác 1.100 Tỷ VND

b. Ngân hàng thương mại cổ phần:

-Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị:

+Tại Thành phố Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh 70 Tỷ VND

+Tại các tỉnh, thành phố khác 50 Tỷ VND

-Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn 5 Tỷ VND

2. Ngân hàng Phát triển 1.000 Tỷ VND

3. Ngân hàng Đầu t| 500 Tỷ VND

4. Ngân hàng Chính sách 500 Tỷ VND

5. Ngân hàng Hợp tác

a. Ngân hàng Hợp tác đô thị 5 Tỷ VND

b. Ngân hàng Hợp tác nông thôn 3 Tỷ VND

6. Qũy tín dụng nhân dân

a. Qũy tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 Tỷ VND

b. Qũy tín dụng nhân dân khu vực 1 Tỷ VND

c. Qũy tín dụng nhân dân trung ương 100 Tỷ VND

7. Hợp tác xã tín dụng 0,1 Tỷ VND

8. Ngân hàng Liên doanh 10.000.000 USD

9. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15.000.000 USD

4.2 TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt nam 50 Tỷ VND

2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh với nước ngoài 5.000.000 USD

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài 5.000.000 USD

Lưu ý:

1. Các tổ chức tín dụng đã được cấp giấy phép thành lập, hoạt động trước ngày Nghị định 82/NĐ-CP ngày 03/10/1998 có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ thấp hơn mức vốn pháp định tại Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng kèm theo Nghị định này, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, phải tăng vốn điều lệ cho đủ bằng mức vốn pháp định. Mức tăng vốn điều lệ hàng năm tối thiểu bằng một phần ba (1/3) số vốn điều lệ còn thiếu so với vốn pháp định.

2. Sau thời hạn 3 năm, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng không bảo đảm đủ bằng mức vốn pháp định. Ngân hàng Nhà nước Việt nam sẽ thu hồi giấy phép hoạt động.
